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Phần thứ nhất:

đánh giá Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2013
Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, năm bản lề của kế hoạch 5 năm giai đoạn 2011-2015 trong điều kiện có những thuận lợi cơ bản nhưng cũng nhiều khó khăn, thách thức đan xen, đặc biệt là thiệt hại do bão số 10 và mưa lũ do bão số 11 gây ra. Nhưng được sự giúp đỡ của lãnh đạo và các Sở, Ban ngành của tỉnh; dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Thường vụ Huyện ủy, cùng với sự điều hành năng động, quyết liệt của Chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở, Đảng bộ và nhân dân toàn huyện tiếp tục giữ vững sự đoàn kết, vượt qua khó khăn, nổ lực phấn đấu với quyết tâm cao nên các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của năm 2013 cơ bản đạt kế hoạch đề ra, tạo đà cho bước phát triển những năm tiếp theo, cụ thể như sau:

A. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu 

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế:


                                     8,1%/KH 8,0% 

+ Nông, lâm, ngư nghiệp:

                                    2,7%/ KH 3,0%


+ Công nghiệp - xây dựng:

                                 11,1%/KH 10,1%


+ Dịch vụ:




                                 12,5%/KH 10,6%

- Cơ cấu các ngành kinh tế:


+ Nông, lâm, ngư nghiệp:


                      33,3%/KH 32,0%


+ Công nghiệp - xây dựng:

                     
  22,9%/KH 25,5%


+ Dịch vụ:




                    

  43,8%/KH 42,4%

- Sản lượng lương thực:

                                        46.330 tÊn/KH 45.205 tÊn
- Sản lượng đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản:                     20.215 tấn/KH 19.000 tấn
- Tổng thu ngân sách trên địa bàn:

         180,6 tỷ đồng/KH 121,2 tỷ đồng
- Mức giảm tỷ suất sinh:




                    0,23%0/KH 0,25%0
- Tỷ lệ hộ nghèo:                                  


                   12,66%/KH12,72%

+ Giảm tỷ lệ hộ nghèo trong năm:

                           2,6%/KH 2,5%

- Số lao động được giải quyết việc làm:

                        3.360 L§/KH 3.250 L§
+ Trong đó Xuất khẩu lao động:                                    1.300 LĐ/KH 700 LĐ
- Thu nhập bình quân đầu người:                                    22,3 triệu đồng/KH 21 triệu
- Tỷ lệ hộ dùng nước hợp vệ sinh:


                         82,2%/KH 82%
- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng:

                         14,8%/KH 19%
- Số trường đạt chuẩn Quốc gia:       

                      43 trường/KH 43 trường
- Số xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế                                                     23 xã/KH 22 xã
- Tỷ lệ che phủ rừng:                                                                       80,0%/KH 81,5%

- Tỷ lệ hộ có công trình hợp vệ sinh:                                                  64,5%/KH 65%
B. Kết quả thực hiện trên các lĩnh vực
I. Kinh tế: 
1. Nông nghiệp 
Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2013 ước thực hiện 1.159 tỷ đồng (theo giá so sánh năm 2010), đạt 97,6% kế hoạch, tăng 0,8% so cùng kỳ.
a. Trồng trọt: Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm 17.792,9 ha, đạt 102,3% so kế hoạch, giảm 0,5% so cùng kỳ, trong đó diện tích vụ Đông xuân 12.856 ha, vụ Hè thu 4.937 ha.

Diện tích lúa cả năm thực hiện 8.712 ha, đạt 99,0% so kế hoạch, giảm 0,8% so năm 2012; diện tích một số cây trồng chính tăng so với năm trước: cây ngô 1.160 ha, tăng 56 ha; cây sắn 2.963 ha, tăng 68 ha…
Năng suất lúa cả năm 45,7 tạ/ha, đạt 101,4% so kế hoạch, giảm 2,9% so cùng kỳ; ngô 53,9 tạ/ha, đạt 102,5% so kế hoạch, tăng 12,6% so cùng kỳ; sắn 232 tạ/ha, đạt 100,9% so kế hoạch, tăng 3,4% so cùng kỳ.
Tổng sản lượng lương thực cả năm 46.330 tấn, đạt 102,5% so kế hoạch, giảm 1,2% so năm 2012, trong đó sản lượng vụ đông xuân đạt 34.470 tấn, vụ hè thu đạt 11.860 tấn, riêng sản lượng lúa cả năm đạt 39.800 tấn, đạt 100,3 % so kế hoạch, giảm 3,7% so năm 2012.
Diện tích, năng suất một số cây trồng khác như lạc, ớt, kê, khoai lang, đậu các loại....đều đảm bảo kế hoạch đề ra.
Năm 2013 trồng mới 150 ha cao su, nâng diện tích cao su tiểu điền trên địa bàn toàn huyện lên 7.663 ha, trong đó đến cuối tháng 9 diện tích đưa vào khai thác trên 3.150 ha, sản lượng mủ khô thu hoạch 2.583 tấn, tăng 19,1% so với cùng kỳ, giá trị thu được gần 250 tỷ đồng đã góp phần nâng cao thu nhập cho nhiều hộ gia đình ở các xã vùng trung du, gò đồi. Tuy nhiên, sang quý 4 cơn bão số 10 đã gây thiệt hại nặng nề đối với diện tích cao su, đặc biệt là diện tích cao su đưa vào khai thác, thiệt hại ước tính có hơn 5.344 ha cao su bị gãy đổ, trong đó có gần 3.400 ha cao su tiểu điền, giá trị thiệt hại trên 1.700 tỷ đồng.
Trong năm 2013 các địa phương đã cơ bản giữ được diện tích gieo trồng cây hàng năm, vụ đông xuân được mùa toàn diện trên tất cả các loại cây trồng, năng suất phần lớn các loại cây trồng đều tăng so năm trước; vụ hè thu, tuy thời tiết khá thuận lợi, nhiều địa phương đã chuyển đổi tăng thêm một số cây trồng như lạc, ngô, đậu các loại.... song do nạn chuột phá nghiêm trọng, chí phí sản xuất cây lúa cao nên nhiều hộ gia đình đã bỏ hoang diện tích, một phần do ảnh hưởng của bão số 10 nên năng suất, sản lượng vụ hè thu nhìn chung đạt thấp hơn năm 2012, nhất là lúa vụ 8 chỉ đạt 36,8 tạ/ha, giảm 5,4 tạ so cùng kỳ.
b. Chăn nuôi: Đề án phát triển chăn nuôi giai đoạn 2 của huyện được triển khai và thực hiện kịp thời; số lương trang trại chăn nuôi cơ bản duy trì khá ổn định, số hộ chăn nuôi theo mô hình gia trại tăng nhanh. Đã có nhiều trang trại chăn nuôi làm ăn có hiệu quả và phát triển theo hướng hàng hóa; phong trào phát triển bò lai theo hướng thụ tinh nhân tạo, nuôi lợn nái ngoại ngày càng tăng, số lượng bò lai có 6.515 con, chiếm 29,0% so với tổng đàn bò, tổng đàn nái ngoại có 523 con, ngoài ra có một số trang trại nuôi các giống lợn đặc sản có hiệu quả như lợn ri, lợn mọi... đã góp phần tăng tỷ trọng giá trị chăn nuôi trong cơ cấu ngành nông nghiệp, năm 2013 tỷ trọng chăn nuôi chiếm 46,4%. 
Đến thời điểm 01/10/2013: đàn trâu có 7.038 con đạt 98,8% so kế hoạch, giảm 1,1% so cùng kỳ; đàn bò có 22.467 con, đạt 86,4% so kế hoạch, giảm 11% so cùng kỳ (trong đó tỷ lệ bò lai chiếm 29,0%, đạt 107,4% kế hoạch, tăng 12,4% so cùng kỳ); đàn lợn có 109.042 con, đạt 97,4% so kế hoạch, giảm 2,4% so cùng kỳ; đàn gia cầm có 616,2 ngàn con, đạt 102,7% so kế hoạch, tăng 5,3% so cùng kỳ.
Sản lượng thịt hơi xuất chuồng cả năm 16.820 tấn, đạt 99,8% so kế hoạch, tăng 5,0% so cùng kỳ.

Công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và việc vận chuyển gia súc, gia cầm được kiểm tra khá nghiêm ngặt nên phần nào hạn chế được dịch bệnh nguy hiểm. 

Tuy nhiên, chăn nuôi phát triển chưa mạnh, tổng đàn vật nuôi có chiều hướng giảm mạnh nhất là đàn bò. Nguyên nhân chủ yếu là các địa phương còn thiếu tích cực, chủ động và sáng tạo trong chỉ đạo phát triển chăn nuôi; các chính sách phát triển theo Đề án chăn nuôi chưa tạo được sự chuyển biến có tính đột phá; ngoài ra các yếu tố như chi phí chăn nuôi cao, giá cả đầu ra thấp (như giá thịt lợn), dịch bệnh phát triển cùng những tin đồn thất thiệt nên phần nào ảnh hưởng đến sự phát triển chăn nuôi trên địa bàn.
2. Lâm nghiệp

Giá trị sản xuất lâm nghiệp ước thực hiện 120 tỷ đồng, đạt 110,1% KH, tăng 13,6% so cùng kỳ; Năm 2013, toàn huyện trồng mới 550 ha rừng tập trung, đạt 183,3% so kế hoạch; trồng cây phân tán khoảng 220 ngàn cây, đạt 73,3% so kế hoạch.
Thực hiện việc giao đất, giao rừng: Hiện nay, toàn huyện có trên 150 ngàn ha rừng được quản lý, chăm sóc và bảo vệ và khoanh nuôi tái sinh, chiếm trên 75% diện tích rừng hiện có.

Sản lượng gỗ khai thác tăng so cùng kỳ 355,4% (thu gỗ rừng do bão làm gãy đổ), các sản phẩm khai thác và thu nhặt từ rừng tự nhiên hầu hết đều giảm so cùng kỳ.

Tuy nhiên, đã xảy ra 01 vụ cháy rừng làm thiệt hại 1,1ha; nạn khai thác, buôn bán, vận chuyển gỗ và lâm sản trái phép vẫn xảy ra nhiều nơi.
3. Thuỷ sản
Giá trị sản xuất thủy sản ước thực hiện 583 tỷ đồng, đạt 98,8% KH, tăng 6,1% so cùng kỳ. Sản lượng đánh bắt và nuôi trồng 20.215 tấn, đạt 106,4% KH, tăng 6,1% so cùng kỳ. Trong đó, sản lượng đ¸nh bắt 17.925 tấn, đạt 108,3% KH, tăng 7,1% so cùng kỳ; sản lượng nuôi trồng 2.290 tấn, đạt 93,5% KH, giảm 1,5% so cùng kỳ. 
Diện tích nuôi trồng thuỷ sản 1.020,4 ha, đạt 99,1% so kế hoạch, giảm 0,9% so cùng kỳ. Số lượng lồng cá nuôi hiện có 750 lồng, đạt 100% so kế hoạch. Nhìn chung, tình hình khai thác thủy sản đạt kết quả khá, các tàu đánh bắt xa bờ sản lượng đạt cao, các tàu thuyền đánh cá ngày càng được trang bị máy móc và ngư lưới cụ hiện đại để đánh bắt dài ngày. 
Tuy nhiên, nuôi trồng thủy sản có xu hướng chững lại, năng suất nuôi thấp do ảnh hưởng của giá cả đầu vào, dịch bệnh và chất lượng con giống không đảm bảo, nhất là đã xãy ra bệnh trên tôm nuôi gây thiệt hại khá lớn cho bà con 2 xã Đồng Trạch, Hạ Trạch và rải rác ở nhiều địa phương khác với diện tích trên 20 ha.
4. Công tác chỉ đạo và thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản
Huyện và các địa phương đã chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phát triển sản xuất. Trong đó, tập trung công tác chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tích cực ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cây trồng theo hướng hiệu quả, bố trí giống lúa năng suất cao, chất lượng tốt, thả giống đúng lịch thời vụ, bố trí khung thời vụ các loại cây trồng, con nuôi hợp lý, phòng trừ sâu bệnh, tiêm phòng gia súc gia cầm, vận động người dân không để đất ruộng bỏ hoang, kiểm soát chặt chẽ việc khai thác lâm sản trái phép… 

Huyện đã triển khai các hoạt động hỗ trợ sản xuất nông nghiệp theo kế hoạch. Trong đó, công tác hỗ trợ giá giống lúa chất lượng (PC6) 4.000 đ/kg, các giống lúa khác 3.000 đồng/kg; số lượng 83.070 kg.

Thực hiện chính sách phát triển chăn nuôi, huyện đã hỗ trợ phát triển chăn nuôi lợn cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo nuôi từ 3 con trở lên, ngoài ra còn hỗ trợ giống lợn nái, hỗ trợ thụ tinh nhân tạo bò, hỗ trợ thiến bò đực cóc. 
Thực hiện chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng và dịch vụ khai thác hải sản ở các vùng biển xa, đã có 121 chiếc tàu cá được tỉnh hỗ trợ lắp đặt máy thông tin liên lạc tích hợp thiết vị vệ tinh GPS và thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Nghị định 48 triển khai kịp thời, đúng đối tượng. Các xã miền núi và bãi ngang được tỉnh hỗ trợ 17.275 con cá giống.

Tuy nhiên, công tác chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản ở một số địa phương còn hạn chế. Tình trạng tự để giống, sử dụng giống năng suất thấp, chống chịu sâu bệnh kém để gieo trồng vẫn còn phổ biến, riêng vụ Đông xuân tỷ lệ giống cấp 1 đạt 40%, diện tích ruộng lúa bỏ hoang còn nhiều. Thông tin thất thiệt về sử dụng chất tạo nạc bị cấm trong chăn nuôi làm ảnh hưởng đến người sản xuất. Hoạt động hỗ trợ người chăn nuôi trong khâu tiêu thụ sản phẩm còn nhiều bất cập. Thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản còn hạn chế.

5. Xây dựng nông thôn mới

Công tác chỉ đạo điều hành: Đã rà soát lại tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới, điều chỉnh lộ trình cho 2 xã chậm sau năm 2015 và bổ sung 01 xã vào lộ trình các xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới của huyện đến năm 2015. Tăng cường chỉ đạo các xã xây dựng nông thôn mới trên các tiêu chí nông thôn mới, nhất là các tiêu chí về xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất. Phối hợp với các phòng ban chuyên môn ban hành nhiều văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện, điển hình là tiếp tục ban hành mẫu thiết kế công trình giao thông, thủy lợi trên địa bàn các xã và thiết kế mẫu một số hạng mục phụ trợ trường học nhằm đảm bảo triển khai thi công thuận tiện, tiết kiệm. Năm 2013 đã kiên cố hóa được 70 km đường GTNT; làm được 3.248m kênh mương, 108 cống các loại; tổng mức vốn đầu tư trên 60 tỷ đồng. 
Công tác quy hoạch, lập đề án: Về quy hoạch chung, đến nay đã có 28/28 xã triển khai thực hiện quy hoạch, đã hoàn thành công tác công bố quy hoạch và triển khai công tác cắm móc chỉ giới, tiến hành giải tỏa nhiều đường GTNT trên địa bàn các xã nhằm phục vụ cho công tác cứng hóa. Về quy hoạch chi tiết khu Trung tâm, đến nay đã có 17/28 xã triển khai lập quy hoạch chi tiết trung tâm, còn lại 11 xã đang triển khai, trong đó có 9 xã đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch.

Công tác tuyên truyền: Ban chỉ đạo huyện đã tổ chức lễ phát động ra quân xây dựng nông thôn mới, đồng thời thông qua các hội nghị, các cuộc họp mở rộng, họp thôn, qua các hệ thống truyền thanh cơ sở, chỉ đạo các cơ quan thuộc khối Mặt trận đoàn thể lồng ghép hoạt động tuyên truyền bằng các chương trình cụ thể như: "Thanh niên chung tay xây dựng nông thôn mới" của Huyện đoàn; "5 không 3 sạch" của hội LH Phụ nữ... Các xã cũng đã chủ động xây dựng các kế hoạch, đề án cụ thể để đẩy mạnh tuyên truyền đến tận người dân bằng nhiều hình thức, cách làm thiết thực, hiệu quả đã làm thay đổi căn bản nhận thức của cán bộ, nhân dân về chương trình xây dựng nông thôn mới, đặc biệt người dân đã nhận thức rõ vai trò chủ thể của mình về xây dựng nông thôn mới. Qua công tác tuyên truyền vận động, nhiều hộ gia đình đã tự nguyên hiến đất, tài sản trên đất để làm trường học, đường giao thông..., tính đến nay toàn huyện đã có 1.181 hộ tự nguyện hiến đất với tổng diện tích là 71.892 m2, tổng giá trị ước tính 5.995 triệu đồng; có 605 hộ tự nguyện hiến tài sản như cổng, hàng rào, cây cối, sân... với giá trị ước tính trên 1.700 triệu đồng.

Công tác đào tạo, tập huấn: Đã tổ chức các đợt tham quan, học tập các địa phương có nhiều cách làm hay, kinh nghiệm quý cho cán bộ huyện, xã và thôn. Đồng thời, cử cán bộ tham gia đầy đủ lớp tập huấn do Tỉnh tổ chức đầu tháng 6/2013 cho cán bộ phụ trách nông thôn mới các huyện và các xã điểm của huyện, tỉnh. Nhiều xã đã tổ chức cho các thành viên BCĐ, BQL và các ban phát triển thôn học tập thực tế tại một số xã khác trong việc xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn.
Công tác phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân: Từ kế hoạch phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập của các xã, BCĐ huyện đã hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng và lựa chọn hỗ trợ các hoạt động phát triển sản xuất phù hợp và có thứ tự ưu tiên thông qua các mô hình khả thi, có hiệu quả, khả năng nhân rộng cao; huyện đã thực hiện tốt việc chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. 
Tuy nhiên, những khó khăn lớn nhất trong quá trình triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới đó là việc huy động và lồng ghép các nguồn lực, đặc biệt với các địa phương còn nghèo. Bênh cạnh đó, mặc dù bộ máy điều hành chương trình đã được thiết lập song hoạt động vẫn chưa đồng bộ, một số ngành, địa phương cơ sở chưa nhận thức đầy đủ về tầm vóc, nội dung của chương trình; một số xã triển khai còn chậm, có biểu hiện ỷ lại sự hỗ trợ của cấp trên trong xây dựng nông thôn mới. Mặt khác, do ảnh hưởng của hai cơn bão số 10, 11 đã làm thiệt hại nhiều công trình, vì vậy chất lượng từng tiêu chí có phần giảm xuống.
6. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 

Giá trị sản xuất công nghiệp-TTCN  năm 2013 ước đạt 567 tỷ đồng (theo giá so sánh 2010), đạt 102,3% KH, tăng 13,9% so cùng kỳ. Trong đó giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh 412 tỷ đồng, đạt 98,1% KH, tăng 9,1% so cùng kỳ.

Một số ngành sản xuất trong công nghiệp đã khai thác tốt tiềm năng trên địa bàn huyện, tiếp tục duy trì sản xuất ổn định và đạt mức tăng trưởng cao về giá trị sản xuất như công nghiệp chế biến nông, lâm, thuỷ hải sản tăng 20,7%, may trang phục tăng 29,6%, sản xuất phương tiện vận tải tăng 17,9%, sản xuất kim loại và các sản phẩm từ kim loại tăng 16,7%, các sản phẩm từ hóa chất tăng 23,6%, sản phẩm bằng nhựa tăng 15,6%, các sản phẩm từ giấy tăng 16,5%, thu gom rác thải tăng 63,1% v.v.  
Hoạt đông khuyến công: Đã hoàn thành cơ bản việc hỗ trợ các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, hỗ trợ tham gia các hội chợ để giới thiệu sản phẩm ra thị trường tỉnh bạn từ nguồn vốn khuyến công của huyện với số tiền 250 triệu đồng. Một số mô hình tập huấn kỹ thuật về lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp được triển khai như tập huấn về thêu ren trên nón, kỹ thuật may đo, kỹ thuật khai thác mủ cao su, khai thác nhựa thông...
Tuy nhiên, sản xuất công nghiệp -TTCN của huyện vẫn trong trình trạng hoạt động không ổn định. Công nghiệp ngoài quốc doanh quy mô nhỏ, manh mún, công nghiệp nhà nước trên địa bàn chưa có ngành chủ lực, chất lượng sản phẩm chưa đủ sức cạnh tranh trên thị trường, chưa tạo được các sản phẩm mới.

7. Thương mại, dịch vụ, du lịch
Hoạt động thương mại nội địa vẫn duy trì ở mức ổn định. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ, du lịch đạt 3.161,3 tỷ đồng, đạt 91,2% KH, tăng 15,2% so cùng kỳ.
Khối lượng hành khách vận chuyển tăng 6,7%, khối lượng hàng hóa vận chuyển tăng 5,4% so cùng kỳ. Doanh thu vận tải 362 tỷ đồng, tăng 11,0% so cùng kỳ.

Hệ thống dịch vụ, du lịch được đầu tư nâng cấp với nhiều loại hình du lịch mới, bước đầu thu được kết quả khá; trong năm có khoảng 561,6 ngàn lượt khách đến tham quan, du lịch, tăng 17,5% so cùng kỳ. Doanh thu vÒ du lịch đạt 62,3 tỷ đồng, tăng 20,7% so cùng kỳ.

Các xã có bờ biển đã từng bước lập các quy hoạch để làm các khu dịch vụ, bãi tắm dọc bờ biển nhằm phát triển dịch vụ của địa phương. Bãi tắm Đá Nhảy được giao lại cho huyện và xã quản lý, đang làm thủ tục để đưa bãi tắm vào hoạt động trở lại, đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách.


Hạ tầng du lịch trên địa bàn huyện được tỉnh và các doanh nghiệp đầu tư mạnh. Các sản phẩm du lịch như du lịch hang động, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái đã có bước phát triển mới, mang lại thu nhập cho doanh nghiệp và người dân. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất hàng lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ... trên địa bàn huyện chậm phát triển nên thu nhập từ hoạt động dịch vụ du lịch chưa cao.

Về phát triển hạ tầng thương mại: Hiện nay, một số chợ trên địa bàn đã được nâng cấp, tổ chức, sắp xếp lại các quầy bán hàng đưa vào sử dụng tạo thuận lợi cho bà con tiểu thương buôn bán, phần lớn các chợ đã phát huy hiệu quả trong việc tạo điều kiện cho hoạt động thương mại của huyện phát triển. Trong năm 2013 đã đưa chợ Thanh Hà, chợ Lý Hòa vào hoạt động; hoàn thành việc đấu giá điểm kinh doanh tại Đình chính chợ Hoàn Lão góp phần vào việc ổn định kinh doanh chợ trên địa bàn.
8. Xây dựng cơ bản

Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản ước thực hiện 865 tỷ đồng, đạt 93,7% KH, tăng 5,5% so cùng kỳ. Trong đã, các công trình do nhà nước quản lý thực hiện 418 tỷ đồng, đạt 95,4% so kế hoạch, tăng 11,1% so cùng kỳ; 

Công tác quản lý đầu tư, quản lý chất lượng công trình XDCB được tăng cường và bước đầu đưa lại hiệu quả. Tuy nhiên, một số công trình có tổng mức đầu tư lớn như Hồ Thác Chuối, hệ thống nước sạch thị trÊn Hoàn Lão, kÌ chắn biển Nhân Trạch, kÌ Sông Son, đường Hải Trạch đi Phó Định; tiến độ thi công còn kéo dài; việc xử lý nợ động còn hạn chế, đến ngày 01/10/2013 số nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện là 136,3 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh 59,7 tỷ đồng; ngân sách huyện 9,8 tỷ đồng; ngân sách xã và các khoản đóng góp 66,8 tỷ đồng đã ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng. Năng lực quản lý, ý thức trách nhiệm của một số chủ đầu tư còn yếu nhưng chậm khắc phục, chất lượng một số công trình chưa đảm bảo.
9. Tài chính, tín dụng


- Về Thu ngân sách: Thu ngân sách năm 2013 đạt kết quả khá. Tổng thu ngân sách trên địa bàn cả năm thực hiện 180,6 tỷ đồng, đạt 147,3%KH, tăng 51,9% so cùng kỳ. Hầu hết các khoản thu đều đạt và vượt kế hoạch. Cụ thể: thu từ khu vực ngoài quốc doanh đạt 117,2%KH, lệ phí trước bạ 167,3%KH, thuế nhà đất 385,0%KH; các khoản thu chi theo mục tiêu đạt 169,8% KH, thu phí và lệ phí đạt 116,5% KH.

Nhìn chung, công tác thu ngân sách trên địa bàn đạt và vượt so cùng kỳ, tuy nhiên có một số địa phương công tác chỉ đạo thu ngân sách triển khai chậm, nên có một số khoản thu đạt thấp. Quy trình tổ chức thực hiện và quản lý các khoản thu thực hiện chưa đảm bảo chế độ quy định nên còn gây thất thoát nguồn thu.

- Chi ngân sách: Tổng chi ngân sách thực hiện 696,4 tỷ đồng, đạt 137.8% dự toán, giảm 6.5% so với cùng kỳ. Trong đó chi đầu tư phát triển 118,4 tỷ đồng, đạt 214,7% dự toán; giảm 3,5% so cùng kỳ; chi thường xuyên 486,7 tỷ đồng, đạt 115,7% dự toán; giảm 1,2% so cùng kỳ. Năm 2013, huyện đã thực hiện nghiêm túc việc tiết kiệm chi ngân sách theo tin thần Nghị quyết 11 của Chính phủ. Tuy nhiên, tổng chi ngân sách vẫn còn cao, các khoản chi đều vượt so dự toán đầu năm, một số đơn vị chưa chủ động với dự toán được giao, chi tiêu chưa thực sự tiết kiệm, hiệu quả và còn chi sai nguồn; công tác công khai dự toán, quyết toán ngân sách, các khoản đóng góp thực hiện chưa nghiêm túc, còn mang tính hình thức.
- Tín dụng: Mặc dù trong điều kiện kinh tế gặp khó khăn nhưng các chi nhánh ngân hàng và các tổ chức tín dụng trên địa bàn hoạt động tích cực trong việc huy động vốn và cho vay để phát triển sản xuất, giải quyết việc làm đ¸p ứng tốt nhu cầu vốn của nhân dân và các cơ sở sản xuất. Trong năm tổng nguồn vốn huy động của các chi nhánh ngân hàng và tổ chức tín dụng 4.450 tỷ đồng, đạt 127,1%KH, tăng 4,0% so cùng kỳ. Doanh số cho vay 1.550 tỷ đồng, đạt 102%KH, tăng 12,4% so cùng kỳ. Tuy nhiên, chất lượng tín dụng trong năm 2013 có xu hướng nợ xấu, nợ quá hạn lại tăng so với năm trước, tăng 12,3% so cùng kỳ.

 
10. Tài nguyên, môi trường 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015) của huyện và cấp xã đã hoàn thành. UBND huyện đã tổ chức công bố, công khai và triển khai thực hiện có hiệu quả. Công tác đo đạc hoàn thiện hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai được các đơn vị Tư vấn triển khai thực hiện 30/30 xã, thị trấn, đến nay đã hoàn thành được 11/30 xã, thị trấn.

Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính trong việc tiếp nhận, giải quyết các hồ sơ về đất đai, về cơ bản đã giải quyết được nhu cầu của người sử dụng đất, hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết kịp thời đúng quy định.

Đã tăng cường kiểm tra và xử lý các điểm mỏ khoáng sản khai thác trái phép trên địa bàn, nhất là tình trạng khai thác cát lòng sông trái phép. Thực hiện tốt công tác phối hợp lập quy hoạch, thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn huyện.

Công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện đã từng bước được chú trọng và dần đi vào nề nếp. Thường xuyên phối hợp kiểm tra xử lý các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường; hướng dẫn các xã thực hiện xã hội hóa về công tác thu gom rác thải, tạo điều kiện để các địa phương đạt tiêu chí môi trường trong việc xây dựng nông thôn mới. Đến nay, tỷ lệ hộ gia đình dùng nước hợp vệ sinh 82,2%/KH 82%, tỷ lệ hộ có công trình hợp vệ sinh chỉ đạt 65,1%/KH 65%. 

Tuy nhiên, công tác quản lý đất đai ở một số địa phương vẫn còn buông lõng, tình trạng lấn chiếm đất đai vẫn còn xảy ra; công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường còn xem nhẹ, khi có khiếu kiện về ô nhiễm môi trường mới tập trung xử lý; việc giải quyết các kiến nghị, tranh chấp, khiếu nại về đất đai ở cơ sở thực hiện còn chậm, không đúng trình tự thủ tục gây nên tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp gây dư luận không tốt trong nhân dân.
11. Phát triển các thành phần kinh tế

Hiện nay trên địa bàn huyện có 365 doanh nghiệp, trong đó có 264 doanh nghiệp đang hoạt động. Năm 2013 nộp ngân sách nhà nước ước đạt gần 30 tỷ đồng.

Kinh tế trang trại tiếp tục phát triển, hiện có 492 trang trại đạt cả hai tiêu chí về qui mô sản xuất và giá trị hàng hoá và gần 520 trang trại đạt một trong hai tiêu chí. Các trang trại đã tạo việc làm cho trên 1.540 lao động thường xuyên và trên 2.200 lao động thời vụ. 
Trên 13.000 cơ sở sản xuất cá thể phi nông, lâm nghiệp thủy sản. Kinh tế tư nhân, kinh tế hộ tiếp tục khẳng định vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện.
Tuy nhiên, kinh tế hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh cá thể có sự phát triển nhưng chưa mạnh. Trong năm có 541 hộ cá thể đăng ký kinh doanh, chỉ bằng 76,5% cùng kỳ năm trước. Hoạt động của các thành phần kinh tế còn gặp nhiều khó khăn. Số doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả còn ở mức cao, kinh tế trang trại phát triển chưa bền vững, nhất là sau thiệt hại do bảo số 10 và 11 gây ra. Việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển các thành phần kinh tế trên địa bàn huyện còn hạn chế.
II. Văn hoá - Xã hội

1. Giáo dục và đào tạo :
Chất lượng giáo dục phổ thông được duy trì. Toàn huyện tiếp tục duy trì kết quả về phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục THCS ở 30/30 xã, thị trấn. Có 18 xã, thị trấn được công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Kết quả về học lực năm học 2012-2013, tỷ lệ khá, giỏi bậc Tiểu học đạt 67,7%, tăng 3,0%; Trung học cơ sở đạt 43,0%, tăng 0,8%; Trung học phổ thông đạt 40,3%, tăng 2,8% so với năm học trước. 

Năm học 2013-2014, toàn huyện có 81 trường phổ thông, tăng 01 trường tiểu học so với năm học trước; 34 trường mầm non; 01 cơ sở nhà trẻ. Tỷ lệ huy động đầu năm học: Mẫu giáo 87,7%/KH 88,5%; vào lớp 1 và lớp 6 đạt 100% kế hoạch; vào lớp 10 đạt 73,4%/KH73%. Số học sinh có mặt đầu năm học: Mẫu giáo đạt 100,9%KH, tăng 1,8%; Tiểu học đạt 100,3%KH, tăng 0,7%; THCS đạt 96% KH; THPT đạt 89,1%KH, giảm 6,2% so năm học trước.

Cơ sở vật chất trường học và nhà công vụ giáo viên được nâng cấp, trang thiết bị dạy và học tiếp tục được đầu tư mua sắm; dự kiến năm 2013 có 43 trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp của địa phương với các cơ sở giáo dục ngày càng chặt chẽ và có hiệu quả hơn. Chú trọng các hoạt động hỗ trợ nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng đạo đức học đường, bài trừ các tệ nạn xã hội xâm nhập học đường.

Tuy nhiên, tình trạng học sinh bỏ học diễn biến phức tạp, chưa có biện pháp ngăn chặn hữu hiệu. Năng lực quản lý giáo dục ở một số đơn vị chưa tốt, chưa bám sát sự chỉ đạo của ngành để tổ chức thực hiện. Chất lượng giáo dục có mặt chưa thực sự bền vững; chất lượng dạy và học của một bộ phận giáo viên, học sinh chưa cao. Công tác quản lý, chỉ đạo ở một số đơn vị chưa thật sâu sát; một số hiện tượng tiêu cực trong giáo dục chậm được giải quyết, tình trạng dạy thêm, học thêm chưa được kiểm soát chặt chẽ. Phòng học và nhà công vụ giáo viên ở một số nơi còn thiếu và gặp khó khăn.
Về công tác đào tạo nghề: Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề tỉnh và Trung tâm dạy nghề huyện đ· mở một số lớp đào tạo hệ sơ cấp nghề thuộc chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn và con em lao động trên địa bàn có nhu cầu, với trên 500 người tham gia. Tổ chức khảo sát, điều tra các đối tượng có nhu cầu học nghề; có 28 xã, thị trấn trung tâm đưa vào kế hoạch dạy nghề cho lao động nông thôn với số lượng học viên đăng ký 1.112 người. Liên kết với các trường Cao đẳng, Đại học và Trường trung cấp nghề tỉnh tổ chức tuyển sinh, đµo tạo cho hơn 460 người nhằm từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở và đ¸p ứng nhu cầu học nghề của người dân trên địa bàn góp phần nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2013 lên 32,0%/KH 32,0%, trong đó đào tạo nghề 22,7%/KH21%.
2. Y tế, dân số, gia đình và trẻ em

- Y tế: Các chương trình quốc gia về y tế, phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm được triển khai theo kế hoạch, có 23 xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế (theo tiêu chí mới).

Hoạt động khám chữa bệnh được duy trì và nâng cao chất lượng, trong năm có hơn 202,8 ngàn lượt người đến các cơ sở y tế khám chữa bệnh. Công tác đào tạo nguồn nhân lực và mua sắm trang thiết bị ngày càng được quan tâm.
Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm: đã tiến hành 623 lượt kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, trong đó có 434 cơ sở không đạt, chiếm tỷ lệ 69,7%; cấp phép đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho 15 cơ sở.
- Công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình: Các hoạt động kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản - KHHGĐ được thực hiện đảm bảo kế hoạch; đình sản 18 ca, đạt 42,8% so kế hoạch, các biện pháp khác đạt trên 100% kế hoạch. Mạng lưới chuyên trách về dân số ở cơ sở được duy trì và hoạt động tích cực. 

Tuy nhiên, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm 1,6% so cùng kỳ nhưng còn cao 18,2%. Mức giảm tỷ suất sinh chưa đạt kế hoạch đề ra. Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên còn ở mức cao 10,26%o.
- Công tác chăm sóc trẻ em: Trong năm tiếp tục thực hiện cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi, nâng tổng số trẻ em được cấp thẻ BHYT lên 18.000 em; công tác  tiêm phòng cho trẻ em dưới 1 tuổi đạt 99,0%KH. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng 14,8%/KH19%, giảm 22,4% so với kế hoạch đề ra. Các hoạt động thăm hỏi, tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trao học bổng cho trẻ em được thực hiện kịp thời. 
Tuy nhiên, trẻ em nhiều địa phương chưa được quan tâm chăm sóc đầy đủ, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động vui chơi của trẻ em chưa đáp ứng nhu cầu.
3. Văn hoá, thể dục thể thao, thông tin và truyền thông

- Hoạt động văn hóa, TDTT: Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết TW5 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” được duy trì và đẩy mạnh. Năm 2013 có 95 làng, đơn vị đạt danh hiệu văn hóa, đạt 100% KH, chiếm tỷ lệ 33%, hé gia đình văn hóa chiếm 73%/KH 72%. Các hoạt động văn hoá, thông tin, thể dục - thể thao được tổ chức đều khắp trên địa bàn huyện tạo được không khí vui tươi vui lành mạnh trong đời sống xã hội; tổ chức tốt các môn thi đấu trong Chương trình Đại hội TDTT lần thứ VII. Tuy nhiên công tác chỉ đạo thiếu đồng nhất, công tác thanh tra, kiểm tra về hoạt động văn hóa chưa được chú trọng. 

- Hoạt động thông tin truyền thông: Công tác thông tin truyền thanh tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị để tuyên truyền kịp thời. Đã tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; kỷ niệm 10 năm Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới và Lễ hội hang động Quảng Bình năm 2013.

Số lượng chương trình, tin, bài phát thanh, truyền hình tăng 20% so với cùng kỳ. Hoàn thành lắp đặt và đưa vào sử dụng trạm truyền thanh xã Đức Trạch và Sơn Trạch; đầu tư nâng cấp, sửa chữa, mua sắm, lắp đặt thiết bị dựng hình, máy phát sóng phục vụ tường thuật trực tiếp tại đài truyền thanh huyện đảm bảo phản ánh kịp thời các sự kiện thời sự ở huyện.

4. Giải quyết việc làm, giảm nghèo, thực hiện chính sách xã hội

- Công tác giảm nghèo: Đã tiến hành rà sát xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2013 phục vụ cho công tác chỉ đạo xoá đói giảm nghèo. Thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ hộ nghèo theo kế hoạch của tỉnh và huyện: hoàn thành cấp thẻ BHYT và hổ trợ tiền điện cho đối tượng hộ nghèo và hộ gia đình ở xã đặc biệt khó khăn; Trong năm 2013, tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,6%/ KH 2,5%, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện (theo chuẩn mới) hiện còn 12,66%/KH 12,72%; tỷ lệ hộ cận nghèo chiếm 10,8%/KH 9,0%, giảm 1,1% so với năm 2012. 
- Công tác giải quyết việc làm: Đ· giải quyết việc làm mới cho 3.360 người, đạt 103,4% KH, xuất khẩu lao động tiếp tục được duy trì, đã xuất khẩu lao động 1.300 người, đạt 185,7% KH.

Về chính sách xã hội: Xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng nhà ở cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo theo QĐ 167-QĐ-TTg. Triển khai thực hiện chương trình hổ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo QĐ số 22 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện chi trả chế độ đối với người có công, bảo trợ xã hội theo kế hoạch. Các chính sách đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm thực hiện kịp thời, hiệu quả.
5. Dân tộc - Tôn giáo


- Về công tác dân tộc: Các chương trình, chính sách vùng dân tộc, miền núi được khẩn trương triển khai. Đã hoàn thành việc xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc khu vực vùng dân tộc và miền núi theo Quyết định 30 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2012-2015; về đầu tư cơ sở hạ tầng ở các xã vùng dân tộc, miền núi thuộc chương trình 135 và đầu tư các xã biên giới đã hoàn thành 29/35 công trình, giải ngân vốn đạt 92% KH; đã cấp muối I ốt cho 20.712 khẩu nghèo theo Quyết định 102/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ; tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà cho 22 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, bổ sung 2 người có uy tín; đã phê duyệt 80 hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn để được vay vốn phát triển sản xuất năm 2014 theo Quyết định 54/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đã rà soát được 4.996 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn để hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt năm 2014 theo Quyết định 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ. 

Hạn chế: Một số xã triển khai thực hiện các chương trình, chính sách còn chậm và lúng túng, chất lượng chưa cao, thông tin thiếu kịp thời.

- Về công tác tôn giáo: Công tác quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo luôn được chú trọng, giải quyết khá kịp thời các vấn đề phát sinh có liên quan đến tôn giáo nhằm chấn chỉnh các hoạt động tôn giáo trái pháp luật. Tình hình, tư tưởng của bà con giáo dân cơ bản ổn định, yên tâm lao động sản xuất và chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy định của chính quyền địa phương. Tuy nhiên, năng lực của một số cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo còn yếu, việc xử lý vi phạm về lấn chiếm đất đai của các cơ sở tôn giáo chưa có hiệu quả.
III. Công tác nội chính, xây dựng chính quyền

1. Quốc phòng, an ninh
- Quốc phòng: Phối hợp với các lực lượng thường xuyên quản lý địa bàn, duy trì chặt chẽ chế độ trực sẵn sàng cơ động, trực chỉ huy, trực ban. Tiến hành tập huấn quân sự đầu năm cho cán bộ cơ sở; triển khai huấn luyện theo đúng kế hoạch cho lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên. Tổ chức xây dựng hoàn chỉnh hệ thống kế hoạch nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng cơ sở năm 2013. Hướng dẫn các địa phương, cơ sở xây dựng lực lượng DQTV, triển khai kế hoạch khám tuyển gọi công dân nhập ngũ, hoàn thành công tác giao nhận quân năm 2013. 
- An ninh: Đã chủ động nắm bắt tình hình, tổ chức nhiều đợt tấn công trấn áp tội phạm có hiệu quả, đẩy mạnh hoạt động phòng, chống tội phạm trên các địa bàn trọng điểm; triển khai và thực hiện tốt các kế hoạch đảm bảo an toàn cho các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn. Triển khai thực hiện Pháp lệnh về tổng kiểm tra và mở đợt cao điểm vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; thực hiện Chỉ thị của UBND tỉnh về đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tệ nạn cờ bạc dưới hình thức số lô, số đề, cá độ bóng đá.
Tuy nhiên, tình hình tội phạm trên địa bàn có chiều hướng gia tăng nhất là tội phạm ma tuý. Tai nạn giao thông tuy có giảm nhưng còn xảy ra nhiều vụ nghiêm trọng. Tình hình an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn diễn biến phức tạp, một số linh mục có biểu hiện phô trương, vi phạm pháp luật. 
2. Thanh tra, tư pháp, thi hành án

- Công tác thanh tra: Triển khai nhiệm vụ thanh tra theo kế hoạch đã được phê duyệt, gắn với chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các kết luận sau thanh tra. Đã tổ chức thanh tra 7 cuộc (2 cuộc thanh tra KT-XH; 5 cuộc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng), đạt 100% kế hoạch thanh tra năm 2013. Qua thanh tra đã phát hiện số tiền sai phạm trên 2,9 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi về NSNN trên 216 triệu đồng. Qua thanh tra phát hiện và ngăn ngừa, chấn chỉnh các vi phạm trong quản lý kinh tế, nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, công tác phòng chống tham nhũng nhằm hạn chế đơn thư vượt cấp, ổn định tình hình chính trị tại các địa phương.
- Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo: Đã tiếp 61 lượt công dân, tăng 2 lượt so với cùng kỳ. Tiếp nhận 160 đơn khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, giảm 12 đơn so với cùng kỳ.
  - Công tác tư pháp: Đ· tổ chức triển khai nghiêm túc việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn huyện một cách rộng rãi, dân chủ, công khai và theo đúng kế hoạch.

  Công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, chứng thực đảm bảo thực hiện theo đóng quy định của pháp luật. Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL được tiếp tục được quan tâm. 

  Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật được tăng cường và đổi mới; đã tổ chức 211 cuộc tuyên truyền đến tận thôn, bản, tiểu khu với tổng số trên 23 ngàn lượt người tham gia; phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh trợ giúp pháp lý cho 17 thôn, bản của các xã vùng đặc biệt khó khăn với 807 đối tượng tham gia, trợ giúp trực tiếp 342 việc. Tuy nhiên công tác phổ biến giáo dục pháp luật ở cơ sở có lúc có nơi còn mang tính hình thức; nội dung, hình thức tuyên truyền chưa đa dạng.
  Công tác hòa giải ở cơ sở ngày càng được quan tâm và phát huy hiệu quả, đã tổ chức 02 lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ hòa giải cho 200 học viên, hiện có 286 tổ với 2.008 hòa giải viên; đã tiến hành hòa giải 446 vụ, hòa giải thành 341 vụ góp phần hạn chế các tranh chấp dân sự, cũng cố tình làng nghĩa xóm, tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư, góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 


 - Công tác thi hành án: Đã có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ giải quyết về tiền và việc đều đạt cao, vượt các chỉ tiêu kế hoạch của tỉnh, cụ thể về việc vượt 4,2%, về tiền vượt 19%. So với năm 2012, tỷ lệ giải quyết vụ việc giảm 2,0% và tiền vượt 9,0%. Tổng số việc phải thi hành 520 việc, giảm 52 việc so với cùng kỳ; đã giải quyết 388/418 việc có điều kiện thi hành, tỷ lệ giải quyết đạt 93%. Tổng số tiền thi hành án 14,5 tỷ đồng; đã giải quyết 10 tỷ đồng/10,2 tỷ đồng có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 98%

          Tuy nhiên, việc phối hợp giữa các cơ quan chức năng còn hạn chế, thiếu kịp thời; lượng tiền còn phải thi hành án tương đối nhiều, vẫn còn tồn đọng một số việc thi hành án đã lâu chưa thi hành dứt điểm. ý thức chấp hành pháp luật của người phải thi hành án còn hạn chế, còn có thái độ chống đối nên hiệu quả chưa cao.
3. Xây dựng chính quyền, cải cách hành chính


- Công tác quy hoạch, tuyển dụng và đào tạo cán bộ: Thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2010-2015 và quy hoạch cán bộ giai đoạn 2015-2020. Bổ nhiệm mới 5 cán bộ quản lý các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND huyện; bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại, luân chuyển 72 cán bộ quản lý trường học; cử đi học quản lý nhà nước chương trình chuyên viên 07 đồng chí, chuyên viên chính 03 đồng chí, chuyên viên cao cấp 01 đồng chí. Tuyển chọn hợp đồng lao động theo chính sách sử dụng con em Quảng Bình tốt nghiệp đại học chính quy 18 người. Nâng lương, chuyển loại cho 308 cán bộ, công chức. Quyết định chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định 158 cho 58 kế toán trường học.

Mặt khác, huyện đã tổ chức kiểm điểm nghiêm túc và có hình thức khiển trách 01 cán bộ quản lý; kiểm tra chấn chỉnh, buộc thôi việc đối với 46 giáo viên mầm non, y tế học đường, giáo viên tiểu học sử dụng bằng chuyên môn không hợp pháp để thi tuyển vào viên chức Nhà nước; quyết định kỷ luật 02 cán bộ cấp xã.
- Về xây dựng chính quyền cơ sở: Tiếp tục kiện toàn bộ máy chính quyền cấp xã; triển khai xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định 158 đối với công chức Tài chính - Kế toán, Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường, Tư pháp - Hộ tịch ở một số xã cho phù hợp.

- Công tác cải cách hành chính: UBND huyện đã xây dựng chương trình kế hoạch cải cách hành chính năm 2013 trên địa bàn huyện theo kế hoạch. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 30 của Chính phủ về rà soát thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công theo cơ chế một cửa liên thông, chuẩn bị hồ sơ để xây dựng đề án thí điểm Một cửa liên thông cấp xã.
C. Đánh giá chung 


Quá trình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2013, trong điều kiện khó khăn chung kinh tế của huyện vẩn duy trì phát triển và đạt tốc độ tăng trưởng khá hợp lý 8,1%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Nông nghiệp vụ Đông xuân được mùa, sản lượng lương thực và sản lượng thủy sản vượt kế hoạch đề ra. Công tác thu ngân sách vượt dự toán tỉnh giao và vượt chỉ tiêu mà HĐND huyện đề ra. Thu nhập bình quân đầu người tiếp tục tăng; tỷ lệ hộ nghèo giảm; giải quyết việc làm mới cho người lao động vượt kế hoạch. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời. Quốc phòng - an ninh được cũng cố và giữ vững. Hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, sức mạnh khối đoàn kết được tăng cường.


Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số khuyết điểm, hạn chế cần tập trung khắc phục, đó là: Tốc độ tăng trưởng đạt kế hoạch nhưng hiệu quả tăng trưởng chưa vững chắc còn phụ thuộc nhiều vào yếu tố tự nhiên và bên ngoài. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm, chưa ổn định, một số công trình trọng điểm của huyện thực hiện còn chậm tiến độ, nợ xây dựng cơ bản còn cao. Chất lượng hoạt động của một số ngành trong lĩnh vực văn hoá - xã hội chuyển biến chậm và còn nhiều vấn đề bức xúc chưa được khắc phục triệt để ; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên còn cao. Một số chỉ tiêu xã hội khác chưa đạt kế hoạch đề ra. 

Công tác chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện một số khâu, một số việc, một số chương trình, đề án thiếu thống nhất, đồng bộ, kiên quyết, kịp thời nhất là cấp cơ sở. Năng lực điều hành của UBND huyện, của một số phòng, ban, đơn vị, địa phương có mặt còn hạn chế, yếu kém.

  Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2013, tập trung khắc phục hạn chế những tồn tại khuyết điểm, động viên sức mạnh tổng hợp của Đảng bộ và nhân dân trong huyện, tranh thủ sự giúp đỡ của trung ương, của tỉnh để tiếp tục phấn đấu thực hiện hoàn thành toàn diện các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đề ra trong năm 2014 với chất lượng và hiệu quả cao nhất.
Phần thứ hai:

Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 
phát triển kinh tế - xã hội năm 2014
¬
A. những thuận lợi, khó khăn
I. Thuận lợi

Huyện Bố Trạch có nhiều lợi thế, tiềm năng về vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên, nguồn lao động để phát triển kinh tế - xã hội. 
Với vị trí nằm ngay cửa ngõ phía Bắc thành phố Đồng Hới nên huyện có thuận lợi hơn các địa phương khác trong tỉnh. Địa bàn huyện có hệ thống đường giao thông xuyên suốt từ Bắc vào Nam như đường quốc lộ 1A, đường sắt, hệ thống đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 20, 5 đường tỉnh lộ cùng với hệ thống đường ngang nối QL1A với đường Hồ Chí Minh, ngoài ra còn có cảng Giang, cửa khẩu Cà Roòng - Noọng Ma tại điều kiện thuận lợi cho giao lưu phát triển kinh tế - xã hội.
Tình hình chính trị - xã hội tiếp tục ổn định và phát triển. Các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước ngày càng phù hợp, tạo động lực cho sự phát triển của huyện.

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện đến năm 2020 được phê duyệt. Các xã cũng đã phê duyệt xong đồ án quy hoạch và đề án xây dựng nông thôn mới, phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương nói riêng và toàn huyện nói chung
Những thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội từ các năm trước tạo đà cho sự phát triển trong năm 2014 và những năm tiếp theo.
II. Khó khăn


Nền kinh tế của huyện Bố Trạch từng bước phát triển nhưng còn ở mức thấp và chưa bền vững; nguồn lực đầu tư phát triển còn hạn hẹp trong khi địa bàn huyện khá rộng và nhu cầu vốn đầu tư phát triển lớn, nhất là đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông.

Tình hình thời tiết diễn biến bất thường, đặc biệt là thiệt hại do hậu quả của cơn bão số 10 và hoàn lưu bão số 11 gây ra sẽ còn tác động, ảnh hưởng đến việc thực hiện các hoạt động kinh tế, nhất là sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp của huyện.
Năm 2014, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, nhất là về vay vốn và khâu tiêu thụ sản phẩm.


Lĩnh vực an ninh có mặt còn bất ổn. Mặt bằng dân trí còn thấp, ảnh hưởng đến việc tiếp thu khoa học kỹ thuật vào sản xuất.
B. Mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu chủ yếu 
Trên cơ sở các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI; Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Bố Trạch đến năm 2020; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện giai đoạn 2011 - 2015; các chỉ tiêu kế họach phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Chỉ thị 09/CT-CT ngày 05/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2014 và kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước 3 năm 2013-2015, UBND huyện xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 với các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể như sau:
I. Mục tiêu tổng quát


 Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế gắn với việc giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, tái cơ cấu kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng hợp lý và bền vững; đảm bảo an sinh xã hội, đẩy nhanh việc giảm nghèo bền vững. Huy động, lồng ghép và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển, nhất là huy động nguồn lực trong nhân dân để đầu tư hạ tầng nông thôn mới. Phát huy hiệu quả của các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm của huyện. Tăng cường quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; từng bước nâng cao đời sống của nhân dân trên địa bàn huyện. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả về cải cách hành chính tạo thuận lợi cho các tổ chức kinh tế và người dân trong phát triển kinh tế.
II. Các chỉ tiêu chủ yếu


- Tốc độ tăng trưởng giá trị tăng thêm:         

                        7,5 - 8,0% 



+ Nông, lâm, ngư nghiệp:
        

                        3,5 - 4,0% 



+ Công nghiệp - xây dựng:
        

                    10,0 - 10,5% 



+ Dịch vụ:



        

                    10,5 - 11,0%


- Cơ cấu ngành:




+ Nông, lâm, ngư nghiệp:

        

                              32,0% 



+ Công nghiệp - xây dựng:
        

                              24,0% 



+ Dịch vụ:



        

                              44,0%


- Sản lượng lương thực cả năm:

         

           45.000 – 45.500 tÊn 


- Sản lượng đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản:   

            21.000 - 21.300 tÊn 


- Thu ngân sách trên địa bàn:

         

                     123,6 tỷ đồng 


- Tỷ suất sinh giảm:


         

                             0,25‰ 


- Tỷ lệ hộ nghèo giảm:


         

                                3,0% 

  Tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2014 còn:     

                           11,00% 


- Thu nhập bình quân đầu người:                  

                25,5 triệu đồng


- Tỷ lệ hộ dùng nước hợp vệ sinh:
        

                                 83% 


- Số trường đạt chuẩn Quốc gia tăng thêm:                                               3 trường 



+ Số trường đạt chuẩn đến cuối năm 2014: 
                           46 trường


- Số xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế:                                                                26 xã
C. chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể

I. Lĩnh vực kinh tế

1. Nông nghiệp:

Giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2014 (theo giá so sánh 2010) đạt 1.190 tỷ đồng, tăng 2,7% so năm 2013.


a. Trồng trọt: Giữ diện tích trồng lúa 8.800 ha. Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu cây trồng, mùa vụ hợp lý để tăng năng suất, sản lượng cây trồng nhằm mục đích giữ vững an ninh lương thực, sản xuất theo hướng hàng hóa, phấn đấu năm 2014 sản lượng lương thực đạt 45.000 - 45.500 tấn; trồng mới từ 800-1000 ha cao su tiểu điền (trồng lại trên diện tích bị thiệt hại do bão số 10 là chủ yếu),

Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: Trên cơ sở ổn định về mặt diện tích cây trồng tăng cường chuyển đổi một số diện tích lúa kém hiệu quả sang trồng các cây khác như dưa hấu, đậu xanh, rau màu các loại; áp dụng biện pháp kỹ thuật, tập trung đưa các giống lúa chất lượng cao vào sản xuất, đồng thời thực hiện mạnh hơn chính sách hỗ trợ giống lúa mới; tập trung chỉ đạo thực hiện cánh đồng mẫu lớn (cây ớt 200 ha, sắn 100 ha); đẩy mạnh đầu tư thâm canh nhất là vùng thâm canh cao sản lúa chất lượng. Nâng cấp hệ thống thủy lợi đảm bảo cho tưới tiêu chủ động, nhất là trong vụ Hè thu. Chỉ đạo đẩy nhanh việc khắc phục vườn cây cao su bị gãy đổ do bão; có chính sách hỗ trợ kịp thời cho người dân để sớm ổn định và tái thiết lại vườn cây cao su; chú trọng các biện pháp kỹ thuật nâng cao chất lượng, đảm bảo tính bền vững và tăng hiệu quả khai thác; rà soát, quy hoạch và có chiến lược khôi phục trồng cây cao su hợp lý, phù hợp với điều kiện tự nhiên của vùng.

b. Chăn nuôi: Tiếp tục chỉ đạo có hiệu quả đề án phát triển chăn nuôi. ổn định số lượng, nâng cao chất lượng đàn nuôi. Năm 2014 đàn trâu 7.050 con, tăng 0,2%; đàn bò 23.200 con, tăng 3,3%, tỷ lệ đàn bò lai chiếm 29,5%; đàn lợn 112.000 con, tăng 2,7%, chú trọng tăng tỷ lệ đàn lợn được nạc hoá; đàn gia cầm 620 ngàn con, tăng 0,6% so năm 2013. Sản lượng thịt hơi sản xuất 17.500 tấn. 


Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: Tập trung chỉ đạo các địa phương thực hiện chương trình sind hoá đàn bò, nạc hoá đàn lợn. Có chính sách ưu tiên khuyến khích, hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung, quy mô lớn, mô hình trang trại, gia trại. Tăng cường công tác tập huấn kỹ thuật chăn nuôi. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi phát hiện dịch bệnh và có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả. Tập trung hỗ trợ tìm kiếm thị trường đầu ra cho sản phẩm chăn nuôi; ứng phó kịp thời với những tin đồn thất thiệt ảnh hưởng đến ngành chăn nuôi.

2. Lâm nghiệp: Trồng mới 350 ha rừng trồng tập trung; 280 ngàn cây phân tán, chăm sóc bảo vệ 150.000 ha diện tích rừng, tăng tỷ lệ diện tích giao đất, giao rừng đến từng tổ chức và cá nhân quản lý, khoanh nuôi và bảo vệ. Tăng cường công tác phòng chống hoạt động khai thác, buôn lậu gỗ trái phép.
Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: Tập trung khôi phục và trồng mới để bù đắp rừng trồng bị thiệt hại do bão. Mở rộng diện tích khoanh nuôi, bảo vệ và chăm sóc rừng, tăng cường công tác trồng mới rừng, phòng chống cháy rừng. Rà soát, điều chỉnh quy hoạch lại 3 loại rừng để đảm bảo kết hợp hài hoà giữa việc trồng rừng sản xuất với rừng phòng hộ, rừng đặc dụng. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm lâm luật. Tạo điều kiện để người dân tiếp tục khai thác, thu nhặt các sản phẩm lâm nghiệp trong phạm vi cho phép nhằm từng bước nâng cao thu nhập từ rừng.

3. Thuỷ sản: Mở rộng diện tích nuôi trồng thuỷ sản, đến cuối năm 2014 đạt 1.025 ha. Mở rộng đánh bắt xa bờ, phấn đấu năm 2014 sản lượng đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản đạt 21.300 tấn, trong đó đánh bắt 18.800 tấn, nuôi trồng 2.500 tấn.
Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: Xây dựng quy hoạch các vùng nuôi trồng thuỷ sản theo hướng bền vững.

Thực hiện rà soát, chỉ đạo các địa phương chuyển đổi con nuôi ở các diện tích kém hiệu quả sang nuôi các loại có giá trị cao như cá đối, cá chẽm, ngao, điệp...Nghiên cứu để du nhập một số con nuôi mới như cá bống bớp, cá đối, cá chẽm, cá rô đồng, cá lăng vào nuôi trên địa bàn huyện. Có kế hoạch cụ thể để tập huấn kỹ thuật nuôi trồng thuỷ sản cho người dân. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, phát hiện dịch bệnh và có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả. 

Tranh thủ các nguồn vốn để hỗ trợ xây dựng thương hiệu, quảng bá, tìm kiếm đầu ra cho các sản phẩm thuỷ sản như nước mắm, mắm các loại…; thực hiện tốt chính sách hỗ trợ khai thác hải sản ở vùng biển xa bờ. Mở rộng các tổ đoàn kết trên biển; hỗ trợ hoạt động của các tổ hợp tác khai thác thuỷ sản.

4. Xây dựng nông thôn mới; 
Mục tiêu: Đến năm 2015, toàn huyện có 6/28 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 21,4% số xã; các xã còn lại phấn đấu đạt cơ bản các tiêu chí về NTM. Hoàn thành quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã đối với các xã còn lại, 100% số xã hoàn thành Đề án sản xuất, tăng thu nhập cho dân cư nông thôn.
Nhiệm vụ và giải pháp:

Chỉ đạo quyết liệt và chú trọng hơn nữa đối với các xã điểm, triển khai kế hoạch, đề án đã đề ra, bám sát kế hoạch thực hiện theo lộ trình, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến năm 2015.
Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng với nhiều hình thức về nội dung, tư tưởng chỉ đạo, cơ chế chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, nhằm cung cấp đầy đủ thông tin để cả hệ thống chính trị và toàn xã hội hiểu và cùng tham gia. Xem xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của cả hệ thống chính trị, cần có sự kiên trì, liên tục, phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm. Các chương trình phải được thực hiện bằng sức mạnh tổng hợp, nhà nước và nhân dân cùng làm.
Hoàn thành việc rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đất đai, quy hoạch phát triển nông, lâm, ngư nghiệp, công nghiệp và quy hoạch chuyên ngành theo vùng. Quy hoạch nông thôn mới bảo đảm hiện đại, văn minh, bền vững, ổn định cho phát triển sản xuất và phát triển đô thị.
Phát triển mạnh công nghiệp, dịch vụ ở các vùng nông thôn theo quy hoạch. Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, phát triển nhanh và nâng cao chất lượng các loại dịch vụ phục vụ sản xuất, nâng cao đời sống, thu nhập của dân cư nông thôn.
Xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ. Tiếp tục chỉ đạo triển khai có hiệu quả xây dựng hạ tầng đường giao thông nông thôn và kênh mương thủy lợi theo thiết kế - dự toán mẫu nhằm tiết kiệm vốn đầu tư.
Đổi mới và xây dựng các tổ chức sản xuất, dịch vụ có hiệu quả ở nông thôn như: Hỗ trợ phát triển hợp tác xã, sản xuất hàng hóa theo mô hình gia trại, trang trại, phát triển các làng nghề, ngành nghề truyền thống nông thôn...quan tâm cũng cố và phát triển nhân rộng mô hình kinh tế hợp tác làm ăn có hiệu quả.
Tạo môi trường thuận lợi để thu hút vốn đầu tư, hình thành và phát triển mạnh các loại hình doanh nghiệp nông thôn, nhất là các doanh nghiệp có đầu tư sản xuất, chế biến nông lâm thủy sản, sử dụng nguyên liệu và thu hút nhiều lao động tại chỗ. Thực hiện lồng ghép các nguồn vốn chương trình mục tiêu Quốc gia; các chương trình, dự án hỗ trợ mục tiêu trên địa bàn (như chương trình giảm nghèo; chương trình giải quyết việc làm; chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; chương trình giáo dục đào tạo...). Tập trung huy động nguồn lực của địa phương, huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác để thực hiện xây dựng nông thôn mới.

5. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 
Tập trung phát triển công nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng cao. Phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (theo giá so sánh 2010) đạt 640 tỷ đồng, tăng 12,9% so năm 2013, trong đó công nghiệp ngoài quốc doanh chiếm 73,4%.
 Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: Duy trì hoạt động của các cơ sở sản xuất và chế biến trên địa bàn, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư, tạo sự chuyển biến khá hơn về chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm; duy trì chất lượng hoạt động của các ngành nghề truyền thống; ưu tiên phát triển một số ngành sản xuất công nghiệp - TTCN và ngành nghề nông thôn có khả năng phát huy lợi thế thị trường. Cùng với các ngành liên quan ở tỉnh có kế hoạch xây dựng và tìm kiếm đầu tư một số nhà máy có quy mô vừa để sản xuất chế biến một số nguyên liệu có sẳn trên dịa bàn như: sơ chế mũ cao su, chế biến thức ăn phục vụ chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản.
Duy trì và tăng nguồn vốn khuyến công cấp huyện, rà soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh các cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp để hỗ trợ theo chính sách của huyện nhằm khuyến khích các cơ sở duy trì, phát triển và mở rộng sản xuất.
Chú trọng công tác đào tạo nâng cao tay nghề cho người lao động trong các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp. Tranh thủ các nguồn vốn của trung ương, của tỉnh và lồng ghép các nguồn vốn khác để tăng cường công tác khuyến công, hỗ trợ sản xuất tiểu thủ công nghiệp. 
6. Thương mại, du lịch, dịch vụ


Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ, du lịch đạt 3.634 tỷ đồng,  tăng 15,0% so với năm 2013, kim ngạch xuất khẩu 8 triệu USD tăng 50,9%. Số lượt khách tham quan du lịch đạt 650 ngàn lượt người, tăng 15,7%, doanh thu du lịch tăng 20,4% so với năm 2013. 
Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: Tranh thủ nguồn vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng. Cải tạo, nâng cấp hoàn thiện hệ thống chợ nông thôn, từng bước xây dựng và hình thành một số chợ đầu mối, làm tốt công tác quản lý chợ, có kế hoạch để khuyến khích đầu tư xây dựng hệ thống siêu thị theo quy hoạch thương mại đã được UBND tỉnh phê duyệt. Quy hoạch các khu dịch vụ, bãi tắm dọc bờ biển nhằm khai thác lợi thế bờ biển dài để phát triển dịch vụ. Khuyến khích phát triển dịch vụ nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ tại các trung tâm thị trấn, thị tứ nhằm chuyển dịch cơ cấu lao động, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập cho nhân dân.

Tăng cường công tác quản lý giá, nhất là giá dịch vụ nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ phục vụ khách du lịch. Từng bước nghiên cứu, xây dựng và phát triển một số sản phẩm hàng lưu niệm phục vụ khách du lịch. Nâng cao tính chuyên nghiệp trong phục vụ khách du lịch, giảm thiểu các hiện tượng tăng giá, chèo kéo du khách. Tiếp tục thực hiện quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh doanh xăng dầu trên địa bàn.
7. Xây dựng cơ bản

Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, thực hiện nghiêm túc quy hoạch xây dựng trong việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư, trong đó có các dự án hạ tầng kỹ thuật ở nông thôn.

Ưu tiên tập trung đầu tư xây dựng và nâng cấp các công trình phục vụ sản xuất. Từng bước đầu tư xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng đường giao thông nông thôn, hệ thống kênh mương thuỷ lợi, nhà lớp học, hệ thống nước sạch, xây dựng nhà ở hộ nghèo, hộ cận nghèo... theo các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. 

Tổng mức vốn đầu tư đạt 965 tỷ đồng. Giá trị sản xuất ngành xây dựng đạt 465 tỷ đồng (theo giá so sánh năm 2010), tăng 8,1% so với năm 2013. 

Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: Tranh thủ các nguồn vốn đầu tư của cấp trên. Phối hợp và lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư. Tích cực huy động nguồn vốn đóng góp của các tổ chức, cá nhân và nguồn lực trong dân để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới.  
Hạn chế đầu tư dàn trải, thực hiện đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; kiểm soát nợ xây dựng cơ bản; ưu tiên vốn thanh toán nợ các công trình hoàn thành, công trình chuyển tiếp.

Tiếp tục chỉ đạo triển khai có hiệu quả xây dựng hạ tầng đường giao thông nông thôn và kênh mương thuỷ lợi theo thiết kế - dự toán mẫu; chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 1792/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát từng bước nâng cao chất lượng các công trình.

8. Tài chính, tín dụng


Thu ngân sách trên địa bàn đạt 123,6 tỷ đồng, giảm 31,6% so năm 2013. Chi ngân sách địa phương 604,5 tỷ đồng, giảm 13,2% so năm 2013, trong đó chi đầu tư xây dựng cơ bản chiếm trên 8,07%. Đảm bảo nguồn vốn cho vay phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Tổng mức huy động vốn tăng trên 7,8%, doanh số cho vay và dư nợ tín dụng tăng khoảng 10,7%.

Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: Tăng cường sự phối hợp các giữa cơ quan trong công tác thu ngân sách; tập trung chỉ đạo, đôn đốc các khoản thu chiếm tỷ trọng lớn; đẩy mạnh công tác bán đấu giá QSD đất trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành dự toán thu tiền sử dụng đất được giao. Thường xuyên thực hiện công tác hậu kiểm để chấn chỉnh các tổ chức, cá nhân trốn thuế. Thực hiện chi đúng theo dự toán được giao, chi đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm.
Kiểm soát nợ công; tăng cường công tác quản lý điều hành về ngân sách, nhất là tại các xã, thị trấn.
Phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ tín dụng. Phát huy hiệu quả hình thức tiết kiệm và vay vốn nhỏ trong dân cư như tiết kiệm theo tổ, nhóm của các đoàn thể. Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn cho vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Nâng cao vai trò của các đoàn thể để phát huy các mô hình tiết kiệm và vay vốn trong dân cư.

9. Tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về Tài nguyên - Môi trường; thực hiện có hiệu quả quy hoạch kế hoạch sử dụng đất; quản lý chặt chẽ việc khai thác tài nguyên khoáng sản theo đúng quy hoạch, tránh thất thoát lãng phí tài nguyên. 
Mục tiêu về môi trường và phát triển bền vững: Tỷ lệ hộ gia đình dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh 83%; tỷ lệ hộ gia đình có công trình hợp vệ sinh 66%; tỷ lệ xã thực hiện thu gom xử lý chất thải, rác thải 75%; duy trì ổn định độ che phủ rừng 80,2%.
Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: Tập trung chấn chỉnh các tồn tại và yếu kém trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, môi trường. Tranh thủ ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh đầu tư xây dựng hệ thống nước sạch cho các xã, thị trấn. Tăng cường kiểm tra, xử lý các cơ sở sản xuất, các địa bàn gây ô nhiễm. Chỉ đạo các địa phương thường xuyên tuyên truyền cho người dân trong việc bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.

10. Phát triển các thành phần kinh tế


Nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp; tăng hiệu quả hoạt động của các trang trại; đánh giá lại các HTX; tạo mọi điều kiện thuận lợi để thành phần kinh tế tổ hợp tác và hộ kinh doanh cá thể phát triển.


Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: Có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản. Tạo các điều kiện thuận lợi về đăng ký kinh doanh, thủ tục hành chính, vay vốn... cho các thành phần kinh tế, nhất là các HTX, tổ hợp tác và hộ kinh doanh cá thể. Kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động của các HTX, giải thể các HTX không hoạt động hoặc hoạt động không có hiệu quả kéo dài; tổng kết, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến; hỗ trợ phát triển các HTX dịch vụ môi trường. 

II. Lĩnh vực văn hoá - xã hội

1. Giáo dục và đào tạo

ổn định tỷ lệ huy động học sinh nhập học đúng độ tuổi vào mẫu giáo đạt 90%, vào lớp 1 đạt 99,9%, vào lớp 6 đạt 99,8%, vào lớp 10 đạt 74%. Giữ vững 100% số xã đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và trung học cơ sở, giảm tỷ lệ bỏ học ở các bậc học. Phấu đấu có 46 trường đạt chuẩn quốc gia, tăng 3 trường so năm 2013; huyện đạt chuẩn Quốc gia về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.
Mở rộng hoạt động các trung tâm hướng nghiệp, trung tâm dạy nghề; tỷ lệ lao động được đào tạo so với lao động đang làm việc 37,07%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 26%. Dự kiến năm 2014 số lượng người học bổ túc văn hoá, nhất là con em đồng bào dân tộc ít người tăng 12,5% so với năm 2013. Nâng cao năng lực quản lý giáo dục. Tăng tỷ lệ giáo viên trên chuẩn theo quy định.


Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: Ưu tiên vốn đầu tư cho giáo dục, nhất là xây dựng phòng học, phòng chức năng trường học, nhà nội trú giáo viên, thiết bị dạy học... Nâng cao nhận thức xã hội về vai trò, vị trí của đào tạo nghề, học nghề đối với phát triển kinh tế - xã hội; hoàn thiện cơ chế, chính sách và quản lý nhà nước về đào tạo nghề; phát triển quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo nghề; tranh thủ các nguồn vốn và liên kết với các cơ sở đào tạo để mở rộng các lớp đào tạo nghề cho lao động nông nghiệp nông thôn.


Tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch tạo nguồn cán bộ quản lý và chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên chuẩn hoá về chuyên môn. Tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh các hiện tượng tiêu cực trong giáo dục học đường.
2. Y tế, dân số, gia đình và trẻ em

Nâng cao hiệu quả thực hiện các chương trình quốc gia về y tế; đảm bảo việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Phấn đấu năm 2014 có 26 xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế (theo tiêu chí mới 2011-2020); tăng tỷ lệ gường bệnh đạt 1,81 gường/1.000 dân; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm xuống còn 14,5%; giảm tỷ lệ phụ nữ sinh con thứ 3 trở lên còn 17,5%; tỷ suất sinh giảm 0,25%o.
Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện các biện pháp nhằm xây dựng các xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế. Tăng cường sự phối hợp hoạt động giữa các đơn vị y tế trên địa bàn huyện. Tranh thủ các nguồn vốn đầu tư, trang cấp thiết bị y tế cho các trạm y tế. Nâng cao hơn nữa chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân, nhất là thái độ và trách nhiệm của cán bộ nhân viên y tế.
Tăng số lượng và nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về dân số - kế hoạch hoá gia đình. Duy trì và phát huy mạng lưới chuyên trách về dân số ở cơ sở. Thực hiện tốt việc rà soát, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi; tăng tỷ lệ hộ cận nghèo tham gia BHYT.
3. Văn hoá, thể dục thể thao, thông tin và truyền thông

Nâng cao số lượng và chất lượng các làng, đơn vị, gia đình văn hoá, các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao từ huyện đến cơ sở. Phấn đấu đến cuối năm 2014, tỷ lệ hộ gia đình văn hoá đạt 75%; tỷ lệ làng, đơn vị văn hóa 34%; số xã, thị trấn có hội trường kiêm nhà văn hóa xã 22/30 xã, thị trấn. Gia tăng thời lượng và chất lượng phát thanh. 
Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: Tranh thủ, huy động và lồng ghép các nguồn vốn để đầu tư cải tạo, nâng cấp mạng lưới truyền thanh ở cơ sở, sân bãi tập luyện thể thao ở các thôn, bản, tiểu khu; hỗ trợ và đề nghị tỉnh hỗ trợ đầu tư nhà văn hoá các xã. Nhân rộng các phong trào văn hoá, thể dục thể thao có hiệu quả ở cơ sở. Xây dựng kế hoạch thực hiện tốt công tác kiểm tra, thanh tra các hoạt động văn hoá trên địa bàn. 

4. Giải quyết việc làm, giảm nghèo, thực hiện chính sách xã hội

Giải quyết việc làm mới cho 3.200 người, trong đó xuất khẩu lao động 700 người; giảm tỷ lệ hộ nghèo 3,0%, đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 11,0% vào cuối năm 2014; thu nhập bình quân đầu người đạt 25,5 triệu đồng/năm. Thực hiện tốt các chính sách giảm nghèo, chính sách người có công, bảo trợ xã hội theo kế hoạch cấp trên.
Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: Tập trung chỉ đạo công tác kiểm tra, đánh giá việc rà soát hộ nghèo đảm bảo đúng thực chất. Chú trọng lồng ghép hợp lý các chương trình, dự án giảm nghèo, chính sách xã hội để thực hiện công tác xoá đói giảm nghèo đạt hiệu quả cao. Tiếp tục thực hiện chính sách cải thiện nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định 167 và cho người có công với cách mạng theo Quyết định 22 của Thủ tướng chính phủ đúng quy định.

Hỗ trợ người lao động trong vay vốn tạo việc làm, xuất khẩu lao động. Làm tốt công tác tư vấn cho người lao động về xuất khẩu lao động, có biện pháp pháp hiện và ngăn ngừa kịp thời các hiện tượng lừa đảo xuất khẩu lao động.

5. Dân tộc - Tôn giáo

Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện các chính sách, chương trình, dự án đầu tư cho các xã miền núi, dân tộc có hiệu quả. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo. Rà soát lại nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn; chỉ đạo thực hiện tín ngưỡng, tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật. 
III. Công tác nội chính - xây dựng chính quyền

1. Quốc phòng - an ninh

Đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập khu vực phòng thủ huyện 2014, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng, xây dựng cụm an toàn làm chủ, công tác tuyển quân, công tác chính sách hậu phương quân đội. Triển khai thực hiện luật giáo dục quốc phòng - an ninh; đảm bảo an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh vùng giáo, thực hiện trấn áp tội phạm, đấu tranh kiên quyết với các tệ nạn xã hội, giảm thiểu tai nạn giao thông. Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc như phong trào thôn, xóm, tiểu khu an toàn, cơ quan, trường học an toàn. Tăng cường hoạt động điều tra, xữ lý dứt điểm những vụ án còn tồn động và vụ án mới.

2. Thanh tra, tư pháp, thi hành án

Hoàn thành 100% kế hoạch thanh tra định kỳ hàng năm. Thực hiện tốt các cuộc thanh tra chuyên đề. Giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, không để tình trạng khiếu kiện vượt cấp, kéo dài.

Tăng số lượng hoạt động kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật của huyện và HĐND các xã, thị trấn. Theo dõi chặt chẽ việc thi hành pháp luật, bồi thường nhà nước, xử lý vi phạm hành chính về kiểm soát thủ tục hành chính. Cũng cố và phát triển các tổ hoà giải ở cơ sở theo 8 chỉ tiêu quy định tại Quyết định 09/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Phấn đấu năm 2014 có 75% số xã, thị trấn và huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật các người dân tại cơ sở.
Tăng tỷ lệ số vụ thi hành án đã giải quyết so với năm trước, chú trọng thi hành án các vụ án khó, phức tạp. Giải quyết dứt điểm các vụ án tồn động kéo dài.

Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: Tổ chức 2-3 lớp tập huấn nghiệp vụ thanh tra, tiếp dân giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo cho các xã, thị trấn. Chủ động lực lượng để tổ chức thanh tra theo định kỳ và theo yêu cầu đột xuất của thanh tra cấp trên. 

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thanh tra, tư pháp, thi hành án. Phối hợp chặt chẽ công tác giữa các cơ quan thi hành án với Toà án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân.

3 Xây dựng chính quyền, cải cách hành chính


Xây dựng bộ máy chính quyền hai cấp vững mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền. Nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính.

Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: Thực hiện tốt việc rà soát, sắp xếp, tuyển dụng công chức cho các phòng, ban và chính quyền cấp xã; đổi mới công tác hội họp, hội nghị; thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch các cơ chế, chính sách, quy hoạch trong tất cả các lĩnh vực; tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả dân chủ ở cơ sở; thực hiện tốt cuộc vận đồng” Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 

D. Tổ chức thực hiện kế hoạch

1. Phân công trách nhiệm thực hiện kế hoạch


Trên cơ cở mục tiêu tổng quát, các mục tiêu cụ thể, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, các phòng, ban, đơn vị có liên quan theo lĩnh vực quản lý của mình có trách nhiệm tổ chức xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động thiết thực trong đó đề ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để thực hiện, góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 của huyện.


UBND các xã, thị trấn trên cơ sở kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện, theo đặc điểm tình hình của địa phương để cụ thể hoá các nhiệm vụ và giải pháp để tổ chức thực hiện kế hoạch.


Các ngành, các địa phương vừa tập trung chỉ đạo khắc phục kịp thời hậu quả do bão số 10 và mưa lũ do bão số 11 gây ra, vừa chủ động triển khai thực hiện tốt kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2014 để các mục tiêu đã đề ra đảm bảo hoàn thành một cách toàn diện.

2. Tổ chức theo dõi đánh giá kế hoạch


Định kỳ hàng quý, 6 tháng, 9 tháng, cả năm các phòng, ban, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ của mình tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch của ngành, lĩnh vực quản lý gửi về UBND huyện.


Phòng Tài chính - Kế hoạch có trách nhiệm tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch của các ngành, lĩnh vực để tham mưu thường trực UBND huyện trong công tác chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

3. Kiến nghị, đề xuất với tỉnh


Những hạng mục công trình đầu tư và những chương trình, đề án của tỉnh trên địa bàn huyện đã được phê duyệt, huyện đề nghị tỉnh chỉ đạo thực hiện kịp thời, sớm hoàn thành để tạo động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong năm 2014 và những năm tiếp theo.

 Đề nghị ngân sách Trung ương, ngân sách Tỉnh hỗ trợ vốn các công trình hoàn thành, đang thực hiện còn thiếu vốn và chuẩn bị đầu tư các công trình quan trọng trên địa bàn huyện, như:

 - Cải tạo, sửa chữa nhà văn hoá trung tâm huyện;

 - Hỗ trợ nguồn vốn xây dựng kết cấu hạ tầng theo tiêu chí nông thôn mới, trong đó ưu tiên các xã giai đoạn 1 hoàn thành xây dựng NTM năm 2015;

 - Nâng cấp hệ thống thủy lợi hồ Trục Vực và Khe Ngang tại xã Phúc Trạch và Liên Trạch (ngân sách TW);

 - Đập Trầm Nang xã Phúc Trạch (ngân sách TW);

 - Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Bàu Bàng, Khe Chè xã Lý Trạch (ngân sách TW);

 - Sửa chữa, nâng cấp cụm hồ chứa nước xã Cự NÉm (ngân sách TW);

 - Sửa chữa, nâng cấp hồ Đầu Ngọn xã Tây Trạch (ngân sách TW);

 - Sửa chữa, nâng cấp hồ Cây Gạo xã Hòa Trạch (ngân sách TW);

 - Kè sạt lở cấp bách thượng nguồn sông Dinh thị trấn Nông trường VT (ngân sách TW);

 - Kè chống sạt lở 2 bờ sông Son GĐ2 (ngân sách TW);

 - Kè chống sạt lở sông Thanh Ba xã Bắc Trạch (ngân sách TW);

 - Khu tái định cư di dân vùng lũ Liên Trạch và Cự NÉm (ngân sách TW);

 - Đường ngập lụt và cứu hộ cứu nạn các xã (ngân sách TW);

 - Đường phòng cháy chữa cháy rừng (ngân sách TW);

 - Đường Hoàn Trạch - Phú Định GĐ2 (ngân sách Tỉnh);

 - Sửa chữa cống lấy nước, tràn xã lũ hồ Cây Trám xã Lâm Trạch (ngân sách Tỉnh);

 - Sửa chữa cống lấy nước, tràn xã lũ hồ Bàu Cừa xã Phú Trạch (ngân sách Tỉnh);


 - Nâng cấp, sửa chữa tràn xã lũ hồ ồ ồ xã Hưng Trạch (ngân sách Tỉnh);

 - Cầu Cây Khế xã Hòa Trạch (ngân sách Tỉnh);

 - Đập Khe Su xã Sơn Trạch (ngân sách Tỉnh).

Phần thứ ba:
Hệ thống bảng biểu kế hoạch

 - Biểu số 1: Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội tổng hợp;
 - Biểu số 2: Các chỉ tiêu kinh tế;
 - Biểu số 3: Các chỉ tiêu về xã hội và bảo vệ môi trường;
 - Biểu số 4: Kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2014 ( ngân sách huyện).
 - Biểu số 5: Tình hình thực hiện các dự án đầu tư từ nguồn ngân sách tỉnh, kế hoạch năm 2012, ước thực hiện cả năm 2013 và dự kiến kế hoạch 2 năm 2014-2015;
 - Biểu số 6: Tình hình thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn hỗ trợ có mục tiêu NSTW (vốn trong nước), kế hoạch năm 2012, ước thực hiện cả năm 2013 và dự kiến kế hoạch 2 năm 2014-2015 và năm 2014;
 - Biểu số 7: Tình hình thực hiện vốn chương trình mục tiêu Quốc gia kế hoạch năm 2013 và nhu cầu giai đoạn 2014-2015./.

Nơi nhận:




                      TM. ủy ban nhân dân
- Sở KH & ĐT tỉnh;



                                  Chủ tịch
- Thường vụ Huyện ủy;

- Thường trực HĐND;

- CTÞch, các PCT UBND huyện;

- Các phòng, ban UBND huyện;

- UBND các xã, thị trấn

- Lưu VT, KH.
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